Sử Kinh EZRA VAØ NEHEMIAH

(CB# 20 - VNI TIMES)

Tổng số điểm tối đa: 279

1 điểm cho mỗ câu trả lơi đúng

Bài trả lời nầy được cung cấp như là bảng chỉ dẫn cho người sửa

bài. Trong hầu hết trường hợp, những câu trả lời phải được đánh giá trên nội dung căn bản hơn là từ ngữ chuyên biệt. Nên dùng một quyển Kinh Thánh nào tùy tiện để dẫn chứng.

SỬ KINH  EZRA  
CHƯƠNG 1

1. Cyrus

2. 700 năm

3. Đức Jehova

4. Jehova Ñ.C.T

5. Jehova Đ.C.T. dã ban các nước thế gian cho ta có bảo ta xây cất một dền thờ tại Jerusalem,xứ Juda. Ai thuộc về Ngài hãy đi Jerusalem đặng xây cất dền thờ,nguyện Đ.C.T.ở cùng họ.Dân Juda ở đó phải tiếp trợ bằng bạc,vàng,của cải,súc vật.

6. Những trưởng tộc của Juda và Benjamin,những thầy tế lễ,người Lê-vi và những người D. Jehova cảm động.

7. đồ dùng bằng bạc,vàng,của cải,súc vật và nhưng của lạc hiến.

8. những khí dụng của đền thờ Đ. Jehova   

9. khi vua dùng để uống rượu trong bửa tiệc

10. những khí dụng

CHƯƠNG 2

1. Zerubbabel

2. họ không tìm được gia phổ mình

3. họ bị cấm ăn những vật chí thánh

4. 42.360 (câu trả lời có thể là 49.897 gồm tôi trai tớ gái,kẻ ca hát)

5. 61.000 đa riếc vàng, 5.000 min bạc và 100 bộ áo thầy tế-lễ

CHƯƠNG 3 .-

1 ngày mùng một tháng thứ bảy

2 Jerusalem

3 Jeshua (Joshua)

4 bàn thờ ; đặng dâng của lễ thiêu tại đó theo luật pháp

5 buổi sớm và buổi chiều

6 chưa xây nền cho đền thờ

7 năm thứ hai tháng hai, sau khi chúng đến đền của D.C.T. tại Jerusalem

8 những thầy tế lễ mặc áo lễ và cầm kèn, người Lê-vi cầm chập chỏa. Chúng ca hát dối đáp mà ngợi khen cảm tạ D.Jehova. Cả dân sự đều reo tiếng lớn,ngợi khen Đ.Jehova 

9 nhiều thầy tế lễ, người Lê-vi,trưởng tộc già cả dã thấ dền thờ trước

CHƯƠNG  4

1 các thù nghịch của Juda và Benjamin.

2 Chúng muốn đồng xây cất với họ.

3 Các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta dậng cất một đền thờ cho Đ. C.T.của chúng ta.

4 a._Chúng xui cho dân Juda ngã lòng
b._nhát sợ, 
       c. đem hối lộ cho các mưu sĩ chống với dân Juda                      

       đặng phá việc họ.

5 Thành phản nghịch hung ác,sau sẽ gây họa cho các  vua và nước

6 dân nó sẽ chẵng tiến cống,nộp thuế,đóng tiền mãi lộ.và đất ở bên nầy sông sẽ chẵng còn phục vụ vua nữa.

7 Vua truyền lịnh không cho xây cất thành.

8 lấy năng lực và cường quyền 

9 có một cái cửa lớn mở ra cho công việc tôi,lại có nhiề kẻ đối dịch.

CHƯƠNG 5

1 X

2 X 

3 Thầy tế lễ Joshua—Jerubbabel.

4 Zerubbabel và Jeshua.

5 Ai ban lịnh cho các ngươi  cất cái đền nầy và xây vách thành nầy lên?

6 vốn là đầy tớ của Đ.C.T.

7 Cyrus

8 Lấy các khí dụng nầy để trong đền thờ tại  Jerusalem và xây cất lại nhà của Đ.C.T.

9 chiếu chỉ của vua Cyrus dạy xây cất cái đền.

CHƯƠNG 6

1 khá để yên cho người Juda xây cất đền thờ của Đ.C.T. tại nơi cũ nó.

2 Hãy lấy thuế khóa thâu ở bên kia sông cấp phát các tiền chi phí cho công việc xây cất.

3 Những vật họ cần:bò tơ đực,chiên đực,chiên con, lúa mì,muối,rượu hoặc dầu  

4 Cho sanh mạng của vua và các vương tử.

5 Khá rút một cây đòn tay trong nhà kẻ ấy,rồi treo nó tại đó,làm cho nhà nó thành ra một chỗ đổ rác.

6 Cần mẫn.

7 Dân Israel,những thầy tế lễ,ngườ Lê-vi và những người khác đã bị bắt làm phu tù được trở về.

8 100 con bò đực,200 con chiên đực,400 con chiên con,12 con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Israel.

9 X

10 Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước,Đ.Jehova vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban bình an trong chốn nầy,Đ.Jehova vạn quân phán vậy.

11 Tất cả những con cái bị phu tù,tất cả thầy tế lễ và người Lê-vi.

12 Lễ bánh không men.

CHƯƠNG 7

1 Tu sĩ và Thông giáo 

2 Vì tay của Đ. Jehova phù trợ người. 

3 Mấy người trong dân Israel, những thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ ca hát,người giữ cửa và người Nethinims.

4 a/Tra xét luật pháp, b/ giữ làm theo c/dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mang.

5 Bạc và vàng.

6 Bò đực,chiên đực,chiên convà những gì theo ý tốt ngươi và thuận theo ý chỉ của D.Jehova

7 Các khí dụng để dùng vào việc thờ phương trong đền của Đ.C.T.

8 Nơi kho tàng vua.

9 Để tai họa của Đ.C.T. khỏi giáng trên vương quốc vua.

10 Thuế, tiền mãi lộ.

11 Ezra.

12 Bị đoán phạt liền ,hoặc bị xử tử hoặc lưu đài,tịch thu gia tài hay bị cầm tù.

             Ý muốn trang điẻm đền thò của Đ.Jehova tại    

             Jerusalem.

CHƯƠNG 8 

1. Các con trai của Le-vi 

2. dẫn đến cùng chúng ta nhữ kẻ giúp việc nơi đền thờ của Đ.C.T..

3. cầu xin Ngài chỉ cho đường chính đáng phải đi .

4. giải cứu chúng khỏi tay kẻ thù nghịch.

CHƯƠNG 9

1. a/ dân Israel, b/ những thầy tế lễ, c/ người Lê-vi.

2. a/ các trưởng, b/  quan cai.

3. sửng sốt,ông bèn xé áo trong và áo tơi mình,nhổ tóc đầu và lông râu, rồi ngồi buồn bã.

4. vì cớ tội ác họ.

5. a/ ban cho họ sự dấy lên;   b/  cất lại đền của Đ.C.T.; c/ xây lại những nơi hư nát;  d/   ban một nơi ở tại trong xứ Juda và thành Jerusalem.

6. a/ chớ gã con gái các ngươi cho con trai chúng nó; b/  đừng cưới con gái họ cho con trai các ngươi;  c/  chớ tìm kiếm sự thạnh lợi hoặc sự bình an của chúng nó.

7. cơn thạnh nộ sẽ nổi lên nghịch cùng họ,tiêu diệt ho. đến đỗåi chẳng còn phần sót lại

CHƯƠNG 10

1. Một đám dân Israel, người nam và ngươi nữ rất đông.

2. Lập ước với Đ.C.T.,đuổi hết thảy những người vợ ngoại và con cái họ

3. Các dân phu tù được trở về phaiû nhóm họp tại Jerusalem.

4. Các tài sản của họ sẽ bị tịch phong và chính họ sẽ bị truất ra khỏi hội chúng

5. a/  Xựng tội lỗi mình cho Jehova Đ,C.T.                            

b/Làm điều đẹp ý Ngài.

c/ Phân cách khỏi các dân tộc của xứ và khỏi những ngườ vợ ngoại bang.

6. Chúng đồng ý làm theo những điều Ezra đã nói  (Phải,đều ông dã nói,chúng tôi phải làm theo.)

SỬ KINH NEHEMIAH

CHUONG 1
1. Nehemiah. 

2. a/  Nhöõng ngöôø Juña;  b/  Jerusalem. 

3. a/  Những kẻ phu tù còn sót lại bị tai nạn và sỉ nhục lắm;  b/ còn vách thành của Jerusalem thì hư nát,các cửa nó đã bị lửa cháy.

4. a/  bèn ngồi mà khóc,  b/  cư tang mấy ngày,  c/  cữ ăn ,   d/  cầu  nguyện.

5. Lời cầu nguyện hằng ngày và đêm ở tại trước mặt Chúa.

6. Ông và nhà của tỏ phụ ông.

7. Nếu các ngươi phạm tội,Ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc; còn nếu các ngươi trở lại cùng Ta, gìn  giữ làm theo các điều răn của Ta, ta sẽ chiêu tập chúng nó về, dẫn đến nơi Ta đã chọn.

CHƯƠNG II
1. Ông buồn rầu.

2. Ngươi không có bịnh, điều dó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi.

3. Cái thành nơi có mồ-mả của tổ-phụ tôi bị phá        hoang.

4. Cầu nguyện cùng Đ.C.T.

5. a/  Sai ông về Juđa dể xây cất thành ấy lại;  b/  trao cho ông những bức thơ truyền các quan cho phép tôi đi tới Juda;  c/  truyền người giữ rừng cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện,vách thành , cùng nhà cho tôi ở.

6. Tùy theo tay nhơn lành của DCT. tôi giúp đỡ tôi.

7. Sanallat,Tobbiah.

8. Chẳng cho ai  hay biết sự gì ĐCT  dã khiến lng tôi  tôi toan làm

9. a/  Các quan trưởng,  b/  những người Juda,  c/  những thầy tế lễ,  d/  kẻ quyền quí,  e/  các người khác.

10. bị phá hoang;_xây cất các vách thành Jerusalem lại.

11. Ta hãy chổi day và xây sửa lại.

12. Nhạo báng ;_ khinh bỉ. 

13. DCT của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông; vì vậy,chúng ta là tôi tớ Ngài, sẽ chổi  dậy và xây sửa lại.

CHƯƠNG III

1. a/  Chúng chổi dậy,   b/  xây cất cái Cửa Chiên;

       c/  biệt nó riêng ra thánh,   d/   dặt hai cánh cửa.

2. công việc của Chúa.

3. Các con gái người.

4. a/  các quan trưởng,  b/  nhưng thầy tế lễ,                       

c/  thợ vàng,               d/  thợ hòa hương

CHƯƠNG  IV

1. Chúng tôi xây sửa vách thành lại.
2. nổi giận , bực tức lắm, nhạo báng người Juđa. 

3. Người Juda yếu nhược.

4. con chồn

5. Cầu nguyện.

6. Dân sự quyết tâm làm việc.

7. a/  Cầu nguyện cùng ĐCT , b/  lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ.

8. Thức canh và cầu nguyện.

9. a/  gươm,   b/  giáo,   c/  cung. 

10. a/  chớ sợ chúng,  b/  khá nhớ Chúa là một Đấng cực đại,   c/  hãy chiến dấu cho nhũng ngườ thân yêu và nhà của mình.

11. Cầm cây giáo, khiên , cung và giáp.

12. còn một tay thì cầm binh khí mình.

13. có làm bại mưu của chúng nó.

14. a/  Tại nơi nào có tiếng kèn,hãy nhóm lại ở đó dể bảo vệ nhau.  b/  Hãy ngủ đêm tại trong Jerusalem để phòng giữ ,ban ngày làm công việc.  c/   không ai được cởi áo mình ra trừ khi tắm.

CHƯƠNG V

1. a/ mua lúa mì,   b/ dóng thuế cho vua.
2. bắt các con trai và con gái làm tôi mọi
3. giận lắm.
4. Người  tước vị và các quan trưởng và nhóm lại một hội đông đảo.
5. Các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao?
6. cách kính sợ DCT,_bị sĩ nhục giữa các dân tộc.
7. chúng tôi.
8. Những thầy tế lễ.
9. Chúng tôi chẳng từng dùng quyền ấy; chúng tôi chịu mọi sự , hầu cho khỏi làm ngăn trở Tin lành của Đấng Christ.
10. Ông chẳng ăn lương lộc thường cấp cho quan tổng trấn , ông giữ bền vững trong công việc xây sửa vách nầy ,chẳng có mua đồng ruông nào, mà cùng các đầy tơ làm việc.Ông nuôi ăn 150 người Juda và quan trưởng và các người khác nữa.
11. ÑCT.
 CHƯƠNG VI

        1.    Hãy đến,ta sẽ gặp nhau trong một làng nào tại trũng Ô- 

               Nô

2. Ta mắc  làm công việc lớn, xuống không đặng.

3. Ông và người Juda toan day loạn nên mới xây sửa vách thành,và ông muốn làm vua chúng.
4. Tay của chúng nó sẽ bị mỏi meat,không làm công việc nữa.
5. Bây giờ,hởi Chúa xin làm cho tay tôi mạnh mẽ.

6. đã mướn

7.  đặng khiến Nehemiah sợ-hãi , dụ Nehemiah phạm tội, hầu cho chúng nó có cớ đồn tiếng xấu và làm sỉ nhục tôi.

8. Làm cho Nehemiah sợ hải .

9. 52 ngày

10. .a/ Chúng sợ hãi, ngã long,  b/ chúng nó nhìn biết rằng công việc nầy thành được bởi ĐCT.

11. Tobiah, _Làm cho Nehemiah sợ hãi

CHƯƠNG VII

1.   a/ người giữ cửa,   b/ kẻû ca hát,   c/ người Lê-vi.

2.  Chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng    

     nóng,đóng và gài các cửa trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại  

     đó, đặt người thay phiên canh giữ.

3….  Thành thì rộng rãi lớn lao, dân sự ít,nhà mới chưa cất.

4.  42.360.

5.  a/ Quan tổng trấn, b/ các trưởng tộc, c/ các dân còn lại.

CHƯƠNG VIII

1. Ezra
2. Quyển sách luật pháp của Moses.
3. Từ rạng đông cho đến trưa.
4. a/ Cả dân sự đều đứng day,  b/ đáp lại rằng Amen, c/  cúi đầu,  d/ sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đ.Jehova.

5. Cả dân sự đều khóc.

6. Vui vẻ lắm.

7. Chúng có hiểu các lời người ta truyền dạy cho mình.

8. Lễ lều tạm. 

9. Tất cả.

10. Mỗi ngày Ezra đọc trong sách luật pháp của ĐCT.

CHƯƠNG IX

 1.   Cữ ăn, 

 2.   a/ Đọc trong sách luật pháp   b/ xưng tội  c/ thờ lạy     

                 D. Jehova. 

 3.   Kêu cầu lớn tiếng cùng Jehova ĐCT mình.

 4.   Hãy đứng dậy, ngợi khen Jehova ĐCT các ngươi là     

             Đấng hằng có đời đời.

5. c/ ĐCT giải cứu dân Israel ra khỏi xứ Egypt.

d/  Sách Nehemiah Chương 9 câu 12đến câu 15.

       e/  Sách Nehemiah Chương 9 câu 16 đến câu 18.

       f/  Sách Nehemiah Chương 9 câu 19 đến câu 21.

       g/ ĐCT ban Đất Hứa cho đân Israel.

       h/  Israel tiếp tục bội nghịch         

       i/  Israel bi phu tù sự giải cứu của ĐCT

       j/ Israel tiếp tục bội nghịch.

       k/ Câu 31.

       l/ Câu 32.

6.   ( Câu trả lời có thể khác nhưng phải có những ý như sau)

       Dầu các sự nầy,chúng tôi lapä giao ước chắc chắn và ghi     

       chép nó. Các quan trưởng người Lê-vi, và những thầy tế   

       lễ của chúng tôi đóng ấn cho.

CHƯƠNG X

1. a/ Người Lê-vi;  b/ Các quan trưởng.
2. Hiệp theo các anh em, các tước vị của mình, the hứa đi theo luật pháp của ĐCT.

3. Chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của ĐCT chúng tôi đâu.
CHƯƠNG XI

1. Chúng bắt thăm.

2. Một phần mười.

3. Dân sự chúc phước cho họ.

4.  Cơ nghiệp của họ ( tài sản của họ.)

CHƯƠNG XII

  1.    a/ Ngừời Lêvi,  b/ Những kẻ ca hát

  2.    a/Những thầy tế lễ và ngườ Lêvi dọn mình cho thánh   

         sạch, b/ cho cả dân sự, c/ các cửa, d/ø vách thành.

3.    Hai đoàn ca thánh lớn dâng lễ Tạ ơn.
4. a/ Dâng những của lễ trọng thể.  b/ ĐCT đã khiến cho chúng vui mừng .  c/ Sự vui mừng lớn.  d/ các người đàn bà và con trẻ.

5. Juda vui mừng nhơn những thầy tế lễ và người Levi đứng hầu việc.

6. Những kẻ ca hát và những kẻ giữ cửa.

7. a/ Kẻ ca hát. và  người giữ cửa.  b/Ngưuời Levi.  c/ Người Levi cũng biệtå riêng phần cho con cháu Aaron.

CHƯƠNG XIII

1. Phân rẽ khỏi các dân ngoại bang.
2. Sắm sửa một phòng lớn trong nhà của ĐCT cho Tobiah.
3. Những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì,rượu mới,và dầu.
4. Quăng ra khỏi phòng các vật dụng của Tobiah,dọn phòng sạch sẽ,đem vào lại các khí dụng của nhà ĐCT,của lễ chay và hương liệu.
5. Họ đều đã trốn về đồng ruộng mình.
6. Cớ sao đền của ĐCT bị bỏ như vậy?
7. Không giữ ngày Sabbath là ngày thánh ( mua, bán v.v trong thành ).
8. Tra tay trên họ.
9. Lấy đàn bà ngoại làm vợ, con cái không biết nói tiếng Juda.
10. Nehemiah quở trách họ, rủa sảhọ, đánh đập vài người, nhổ tóc họ, bắt họ chỉ ĐCT mà thề không cưới gả con cái mình với người ngoại, hoặc chính họ cưới người ngoại.
11. a/ Hỡi ĐCT tôi ôi, xin nhớ lại chúng nó.
         b/ ĐCT tôi ơi,xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi.
